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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhu nước thực hiện  
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi  

khí hậu giai đoạn 2009 - 2015 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; 

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Liên tịch Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 - 2015 như sau:  

Điều 1. Quy định chung  

1. Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định số 
158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương 
trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Chương trình) và được 
áp dụng từ niên độ ngân sách năm 2010. 

2. Nguồn vốn thực hiện Chương trình gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp hàng năm 
(nguồn vốn ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; vốn vay và vốn viện trợ), vốn đóng 
góp của các thành phần kinh tế và các nguồn vốn khác. 

a) UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí chi ngân sách địa phương 
hàng năm, cùng với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương (bao gồm cả vốn 
vay, vốn viện trợ) cho Chương trình, lồng ghép với các nguồn vốn khác trên địa bàn để thực 
hiện tốt mục tiêu của Chương trình. 

b) Kinh phí ngân sách nhà nước (nguồn vốn trong nước) thực hiện theo quan điểm nêu 
tại khoản 1, mục I, Điều 1 Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê 
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3. Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được 
giao thực hiện các nhiệm vụ, dự án của chương trình có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí 
Chương trình bảo đảm đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra. 

Điều 2. Nguồn kinh phí vu nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Chương 
trình  

1. Chi từ nguồn kinh phí NSNN (bao gồm cả nguồn vốn nước ngoài): 

1.1. Các nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp kinh tế: 
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a) Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng; 

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của các Bộ, 
ngành, địa phương, bao gồm: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Xác 
định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Tích hợp các vấn đề về 
biến đổi khí hậu trong chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ, ngành, địa 
phương; Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng (bao 
gồm cả thực hiện các mô hình, dự án thí điểm ứng phó với biến đổi khí hậu có tính chất 
thường xuyên) thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương. 

c) Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu; 

d) Xây dựng bộ khung tiêu chuẩn tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu trong xây dựng và 
thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, địa phương; 

®) Hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu: Tham gia các hoạt động đàm phán khu vực và 
quốc tế; trao đổi thông tin quốc tế về biến đổi khí hậu;  

e) Xây dựng chương trình đào tạo và giáo dục về biến đổi khí hậu trong chương trình 
giáo dục các cấp học;  

g) Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu; 

h) Chi Quản lý Chương trình. 

1.2. Các nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp khoa học:  

Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu, gồm:  

a) Nghiên cứu về những hiện tượng, bản chất khoa học, những điều chưa biết rõ về biến 
đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế - xã hội; phân tích đánh giá hiệu quả 
kinh tế - xã hội của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.  

b) Lồng ghép các vấn đề về biến đổi khí hậu vào các chương trình bảo vệ môi trường, sử 
dụng hợp lý tài nguyên và phòng tránh thiên tai, chương trình nghiên cứu biển. 

c) Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm tăng cường hệ thống giám sát về khí hậu và biến 
đổi khí hậu. 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu.  

®) Nghiên cứu các công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các công nghệ thích 
ứng với biến đổi khí hậu.  

e) Hợp tác quốc tế trong các hoạt động khoa học công nghệ, áp dụng và chuyển giao có 
hiệu quả các công nghệ thân thiện với khí hậu. 

1.3. Nhiệm vụ chi từ nguồn vốn đầu tư phát triển:  

- Cải thiện, nâng cấp hệ thống quan trắc khí hậu và cảnh báo sớm biến đổi khí hậu, 
thiên tai. 

- Thực hiện các mô hình, dự án thí điểm ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai trên cơ 
sở thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, thực hiện huy động sự đóng góp của các tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để thực hiện Chương trình theo 
quy định của pháp luật. Phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án khác có liên quan để 
thực hiện có hiệu quả Chương trình.  

Điều 3. Một số mức chi cụ thể  
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Mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Chương trình 
mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện theo định mức, chế độ chi tiêu tài 
chính hiện hành.  

Một số văn bản hiện hành quy định mức chi cho từng nguồn kinh phí theo Phụ lục đính 
kèm Thông tư. 

Điều 4. Lập dự toán, quản lý vu quyết toán kinh phí Chương trình  

Việc lập dự toán, phân bổ và giao dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết 
toán kinh phí thực hiện Chương trình, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 
các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn hiện hành 
và quy định cụ thể tại Thông tư này.  

1. Lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm:  

a) Hàng năm các Bộ, ngành và địa phương (cơ quan quản lý dự án của Chương trình) 
căn cứ vào các nhiệm vụ, dự án ban hành kèm theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 
2/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 
biến đổi khí hậu, tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Chương trình của năm báo cáo; xác 
định nhiệm vụ, kế hoạch triển khai Chương trình năm kế hoạch, lập dự toán nhiệm vụ, dự án 
gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời tổng hợp vào dự toán năm sau để gửi Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành (riêng lập dự toán 
nhiệm vụ, đề tài thuộc chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu thực hiện theo 
quy định hiện hành).  

b) Đối với các địa phương khi xây dựng dự toán phải xác định nhiệm vụ, kế hoạch triển 
khai thực hiện Chương trình, trong đó xác định rõ nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình đề 
nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ, nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình do Ngân sách địa 
phương chủ động bố trí. 

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí đối với các dự án, đề án, nhiệm vụ 
do Bộ thực hiện; tổng hợp, rà soát kinh phí thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ của các Bộ 
ngành và địa phương thực hiện, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm lập dự 
toán ngân sách hàng năm. 

Căn cứ tổng mức kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 
được cấp có thẩm quyền thông báo, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phân bổ kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia 
ứng phó với biến đổi khí hậu, cả về cơ cấu và mức cụ thể cho các Bộ, cơ quan Trung ương và 
nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương (nếu có), phù hợp với mục tiêu, 
nhiệm vụ đã được phê duyệt; gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định.  

2. Chấp hành dự toán 

a) Căn cứ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, các 
Bộ, ngành, địa phương phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc theo mã số 0351 - 
Các Dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Mã số này được sử dụng trong khâu chấp hành dự 
toán, kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước.  

b) Các cơ quan quản lý dự án của Chương trình chịu trách nhiệm lập, thẩm định, phê 
duyệt nội dung chi tiết của từng dự án, nhiệm vụ trong danh mục các dự án được giao thuộc 
Chương trình.  

c) Các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí thực hiện Chương trình tổ chức thực hiện dự 
án, quản lý, sử dụng kinh phí, thanh quyết toán và chấp hành chế độ báo cáo theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 
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d) Hàng năm thực hiện chế độ kiểm toán độc lập đối với việc sử dụng các nguồn vốn 
của Chương trình. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện  

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

a) Rà soát và tổng hợp kế hoạch và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu hàng năm trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành và các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp 
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; chủ trì cung cấp cho các nhà tài trợ kế hoạch 
ngân sách năm và kế hoạch hoạt động của Chương trình theo Hiệp định đã ký (nếu có). 

b) Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các nhà tài trợ nước 
ngoài đánh giá tình hình thực hiện Chương trình; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng 
gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; cung cấp các báo cáo thực hiện Chương trình cho 
các nhà tài trợ theo Hiệp định đã ký (nếu có). 

c) Chủ trì xây dựng và phê duyệt các nhiệm vụ, dự án được giao theo danh mục ban 
hành kèm theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 2/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
(mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và dự toán kinh phí, phân kỳ vốn thực hiện từng năm). Tổ chức 
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, dự án của Chương trình; phối hợp lồng ghép với 
các chương trình, dự án khác để thực hiện có hiệu quả.  

d) Chỉ trì xây dựng, phổ biến, hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát, đánh giá 
kết quả thực hiện, đánh giá tác động của Chương trình. 

®) Định kỳ (6 tháng, hàng năm) tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình gửi 
Ban Chủ nhiệm và Ban Chỉ đạo Chương trình, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính; Nhà Tài trợ (đối với vốn ODA và vốn viện trợ, tài trợ). Báo cáo 6 tháng gửi 
trước ngày 15 tháng 8, báo cáo năm gửi trước ngày 30 tháng 4 năm sau.  

e) Chủ trì việc lựa chọn đơn vị thực hiện Chương trình lập báo cáo đánh giá tác động 
của Chương trình; 

g) Tổng hợp, lập báo cáo kết thúc Chương trình gửi Ban Chủ nhiệm, Ban Chỉ đạo 
Chương trình.  

2. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:  

a) Chịu trách nhiệm phê duyệt các nhiệm vụ, dự án được giao theo danh mục ban hành 
kèm theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 2/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (mục 
tiêu, nhiệm vụ, nội dung và dự toán kinh phí, phân kỳ vốn thực hiện từng năm). 

b) Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Chương trình đã được giao theo 
hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo kế hoạch được duyệt. Chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, không thất thoát và quyết toán kinh phí 
theo quy định hiện hành.  

c) Thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án khác để thực hiện Chương trình có 
hiệu quả.  

d) Huy động sự đóng góp từ các thành phần kinh tế tư nhân, các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước đầu tư cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.  

®) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện báo cáo cho các Nhà tài trợ theo 
Hiệp định đã ký (nếu có).  

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ vào nhiệm vụ, dự án của Chương trình, 
trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương, cân đối, bố 
trí vốn kế hoạch hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương 
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trình, đồng thời thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường biết để theo dõi, tổng hợp báo 
cáo Ban Chủ nhiệm Chương trình, Ban Chỉ đạo Quốc gia. 

4. Các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, dự án định kỳ 6 tháng, năm có trách nhiệm 
báo cáo tình hình thực hiện cho Bộ, ngành (đối với nhiệm vụ, dự án do Bộ, ngành chủ trì), báo 
cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với nhiệm vụ, dự án do địa 
phương chủ trì). Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng 
hợp gửi báo cáo Ban Chủ nhiệm Chương trình (thông qua Văn phòng Chương trình đặt tại Bộ 
Tài nguyên và Môi trường), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo 6 tháng gửi trước 
ngày 20 tháng 7, báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 3 năm sau. 

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu sửa đổi cho phù 
hợp./.      

  

KT. BỘ TRƯỞNG 
Bộ Kế HOẠCH Vu ĐầU TƯ  

THỨ TRƯỞNG  

Nguyễn Bích Đạt 

KT. BỘ TRƯỞNG 
Bộ TuI CHÍNH  
THỨ TRƯỞNG  

Phạm Sỹ Danh 

KT. BỘ TRƯỞNG 
Bộ TuI NGUYÊN Vu MÔI tRƯờNG 

THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Văn Đức 
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MỘT SỐ MỨC CHI ĐANG THỰC HIỆN ĐƯỢC ÁP DỤNG  
TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT  
ngày 15 tháng 3 năm 2010    

TT Nội dung Văn bản hiện hunh 

I Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế: 

1 Kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 

Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 
10 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 
các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của 
ngân sách nhà nước;  

2 
Chế độ công tác phí, chế độ tổ chức 
các cuộc hội nghị trong nước và đi 
công tác nước ngoài  

Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 
năm 2007 của Bộ Tài chính.  

Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 
10 năm 2007 của Bộ Tài chính  

Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 
10 năm 2005 của Bộ Tài chính  

Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14 tháng 
7 năm 2009 của Bộ Tài chính  

3 

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp 
khách nước ngoài vào làm việc tại 
Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội 
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 
và chỉ tiêu tiếp khách trong nước  

Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 1 
năm 2010 của Bộ Tài chính  

4 Chi tạo lập thông tin điện tử  Thông tư số 137/2008/TT-BTC ngày 28 tháng 
11 năm 2008 của Bộ Tài chính  

5 Xây dựng các văn bản quy phạm 
pháp luật  

Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23 tháng 
10 năm 2006 của Bộ Tài chính  

6 

Chi thực hiện các dự án, đề án, 
nhiệm vụ chuyên môn điều tra cơ 
bản các lĩnh vực: địa chất khoáng 
sản, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, 
quản lý đất đai, khí tượng thuỷ văn 
và môi trường  

thực hiện theo thông tư hướng dẫn chuyên 
ngành, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá 
(nếu có) được cấp có thẩm quyền ban hành và 
chế độ tài chính hiện hành.  

7 

Xây dựng Chương trình khung và 
Biên soạn chương trình, giáo trình 
các môn học đối với các ngành đào 
tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 
chuyên nghiệp  

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 
6 năm 2009 

II Nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học  

1 Định mức và phân bổ dự toán kinh Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-
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phí đối với các đề tài, dự án khoa 
học và công nghệ  

BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài 
chính và Bộ Khoa học và Công nghệ  

2 
Chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự 
án khoa học và công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước  

Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT/BTC-
BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Liên 
Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ  

III 
Định mức chi tiêu áp dụng cho các Dự án, Chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA)  

1 
Định mức chi tiêu áp dụng cho các 
Dự án, Chương trình ODA vay nợ và 
vốn đối ứng trong nước  

Thông tư 219/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 
2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

2 
Định mức chi tiêu áp dụng cho các 
Dự án, Chương trình ODA viện trợ 
không hoàn lại  

Thực hiện chế độ chi, định mức chi do các nhà 
Tài trợ quy định trong các Văn kiện, Hiệp định 
đã ký kết, trường hợp nhà tài trợ không có quy 
định thì thực hiện theo Thông tư số 219/TT-
BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính.  

IV Chi đầu tư phát triển  

Thực hiện theo quy định của Luật xây dựng, 
Luật đấu thầu, các quy định của nhà nước về 
đầu tư, xây dựng và các định mức kinh tế kỹ 
thuật, chế độ tài chính của cấp có thẩm quyền 
ban hành  

Khi Nhà nước ban hành các chế độ tài chính mới hoặc điều chỉnh, bổ sung, thay thế 
các văn bản trên đây thì mức chi cho việc thực hiện Chương trình được chuyển đổi tương 
ứng.    

   

 


